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khi dự định lấy tim và phổi thì hồi sức hai tạng này 
cũng quan trọng quyết định đến tương lai của thận và 
gan. Blasco V, Leone M, Bouvenot J và cộng sự thấy 
ở 143 bệnh nhân hiến tạng chết não gặp 22% có 
creatinin máu trước lấy tạng > 120 mol/l (hoặc tăng 
> 20% so với lúc vào phòng Hồi sứ tích cực), tức hồi 
sức có ảnh hưởng đến chức năng thận. Các tỷ xuất 
chênh (OR) đối với tăng creatinin máu: dùng 
adrenalin 4,36 (1,33 - 14,32), đái ít 3,73 (1,22 - 
11,36), toan máu 3,26 (1,07-9,95), đông máu rải rác 
trong lòng mạch 3,97 (1,05 - 15,02), nữ 0,13 (0,03 - 
0,5), dùng desmopressin OR 0,12 (0,03 - 0,44), thời 
gian chết não > 24 giờ 2,64 (1,25 - 5,59), dùng 
mannitol 2,08 (1,03 - 4,2) [1].  

Bảng điểm SOFA (sequential organ failure 
assessment) hiện nay được các nhà hồi sức sử dụng 
nhiều để đánh giá mức độ và tiến triển suy đa tạng 
của các bệnh nhân nặng trong nhiều loại bệnh lý nội 
và ngoại khoa. Trong bảng điểm SOFA có 6 tạng 
được đánh giá thì trừ tạng thần kinh luôn 4 điểm (GCS 
= 3 điểm) ở bệnh nhân chết não và trừ cơ quan huyết 
học, còn 4 tạng kia đều liên quan đến các tạng được 
dùng để ghép là thận, gan, tim và phổi.  

Chỉ số tim (CI) đánh giá lưu lượng tim, một yếu tố 
quan trọng vì chi phối lưu lượng máu đến tất cả các 
tạng như gan, thận, phổi và cả mạch vành. CI liên 
quan khá chặt chẽ đến huyết áp trung bình, như vậy 
để đảm bảo áp lực tưới máu tạng đủ thì cần có CI tốt. 
CI cũng liên quan với sức cản mạch máu ngoại vi 
(SVRI) và thể tích tuần hoàn (GEDI) cho nên việc bù 
dịch và dùng sớm thuốc co mạch (noradrenalin với 
liều vừa phải) có thể duy trì được CI ở mức mong 
muốn (bảng 3). Hệ thống monitor PiCCO hướng dẫn 
kịp thời liên tục cách xử trí này. 

Chức năng thận và gan phụ thuộc nhiều vào sự 
cung cấp tưới máu giàu oxy, tức phụ thuộc chức năng 
tuần hoàn và hô hấp. Như vậy, cẩn đảm bảo tuần 

hoàn tốt (nâng CI, truyền đủ dịch, thuốc trợ tim vận 
mạch) và hô hấp tốt (thở máy) mới đảm bảo được chức 
năng gan và thận. Do đó, trong hồi sức bệnh nhân chết 
não hiến tạng tiềm năng, đảm bảo hô hấp và tuần 
hoàn là cơ sở để duy trì chức năng không những của 
tim, phổi mà còn của gan và thận.  

Kết luận 
Khi chưa được hồi sức tích cực, các bệnh nhân 

chết não thường có những bất thường về lâm sàng, 
cận lâm sàng và rối loạn chức năng tim, phổi, thận, 
gan là những tạng hiến tiềm năng.  
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Nhận xét thái độ xử trí phẫu thuật rau tiền đạo  

ở thai phụ có sẹo mổ đẻ cũ tại bệnh viện Phụ sản Trung uơng  
 

Đinh Văn Sinh, Đặng Thị Minh Nguyệt 
Tóm tắt 
Mục tiêu: Nhận xét thái độ xử trí rau tiền đạo 

(RTĐ) ở thai phụ có sẹo mổ đẻ cũ tại bệnh viện Phụ 
sản Trung uơng trong 2 năm 2008 - 2009.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi 
cứu với 110 sản phụ có hồ sơ với tuổi thai từ 28 tuần 
trở lên, có sẹo mổ đẻ cũ (SMĐC), được chẩn đoán là 
RTĐ qua lâm sàng và siêu âm, 1 trường hợp đẻ 
thường và 109 đã được mổ đẻ tại BVPSTƯ trong thời 
gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đến ngày 31 tháng 
12 năm 2009. 

Kết quả: Mổ cấp cứu trong RTĐ ở sản phụ có sẹo 
mổ đẻ cũ chiếm 35,8% (39/109). Trong đó chỉ định vì 
chảy máu nhiều chiếm 27,5%, mổ chủ động chiếm 
64,2%, trong đó thai đủ tháng chiếm 56,9%. Bệnh 

nhân có chỉ định mổ cấp cứu phải truyền ≥3 đơn vị 
máu cao gấp 5,38 lần những bệnh nhân mổ chủ động 
(OR = 5,38; 95% CI=1,3725,28). Bênh nhân được 
gây mê toàn thân có nguy cơ truyền 1 – 2 đơn vị máu 
gấp 2,5 lần bênh nhân gây tê nhưng không có ý nghĩa 
thống kê và nguy cơ truyền trên 2 đơn vị máu gấp 5,73 
lần (OR= 5,73; 95% CI=1,3533,81). Có 41 trường hợp 
(37,2%) cầm máu bằng thắt động mạch tử cung hoặc 
đơn thuần hoặc kết hợp khâu mũi chữ X hoặc khâu mũi 
Blynch. 22 trường hợp phải cắt TCBPT để cầm máu 
trong đó có 2 trường hợp thắt động mạch hạ vị. Kết 
luận: Tỷ lệ mổ đẻ bệnh nhân bị RTĐ có SMĐC là 99% 
trong đó mổ chủ động chiếm 64,2% và mổ cấp cứu 
chiếm 35,8%. Truyền máu trung bình 4,3±2,5 đơn vị. 
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Tỷ lệ phải truyền máu của phương pháp cầm máu cắt 
TCBPT là 75%. 

Từ khóa: rau tiền đạo, thai phụ 
Summary 
Object: Assessment of attitude towards dealing to 

placenta praevia for the patients with previous 
caesarean section at the national hospital of 
obstetrics and gynecology from 2008 to 2009. 
Subjects and resear+ch method: 

Retrospective description with 110 pregnant 
women having documents with gestational age ≥28 
weeks, previous caesarean section, were diagnosed 
placenta previa by examination and ultrasound, 1 
case was delivery and 109 cases was operative 
delivery at the national hospital of obstetrics and 
gynecology from 1/1/2008 to 31/12/2009. 

Results: Emergency operation for placenta praevia 
on the pregnant women with previous caesarean 
section makes up 35.8% (39/109). Of these cases, 
appointed by profuse vaginal bleeding makes up 
27.5%. Initiative operation is 64.2%. In these cases, 
term infants is 56.9%. The rate of ≥3UI blood 
transfusion of the patients, who were appointed to 
emergency operation is 5.38 times higher than the 
patients, who were initiative operated (OR=5.38; 95% 
CI=1.3725.28). The patients were general 
anesthetized had a risk of transfusing 1-2 UI blood, this 
rate of risk is 2.5 times higher than local anesthesis, 
but this is not statistical meaning. And the risk of ≥2UI 
blood transsfusion of these patients is 5.73 times 
higher than local anesthesis (OR=5.37; 95% CI=1.35  
33.81). There are 41 cases (37.2%) of hemostasis by 
fastening the uterus artery merely or combination with 
X stitches or Blynch stitches. 22 patients had to get 
partial uterectomy for hemostasis, of these, 2 patients 
had to fasten hypogastric artery. Conclusion: The rate 
of operative delivery of the patients with placenta 
praevia, who have previous caesarean section is 99%, 
of these, initiative operation is 64.2% and emergency 
operation is 35.8%. Average of blood transfusion is 
4.3±2.5 UI. The rate of blood transfusion of hemostasis 
by partial uterectomy is 75%.  

Keywords: previous caesarean, pregnant women 
ĐẶT VẤN ĐỀ  
RTĐ gây nhiều biến chứng, tỷ lệ tử vong cho mẹ 

và con cao. Trước đây RTĐ gây tỷ lệ tử vong cho mẹ 
tương đối cao, tỷ lệ này gkiảm từ 37,2% năm 1934 
còn 3,1% năm 1979. Gần đây nhờ việc chăm sóc và 
quản lý thai nghén chặt chẽ, kỹ thuật hồi sức cấp cứu 
có nhiều tiến bộ nên tỷ lệ tử vong cho mẹ và con 
giảm đáng kể. Tuy nhiên các biến chứng của RTĐ 
gây ra cho mẹ như thiếu máu do chảy máu trong quá 
trình dưỡng thai cũng như sau mổ, truyền máu nhiều 
lần, cắt tử cung do không cầm được máu hoặc loại 
rau cài răng lược (RCRL) còn cao. Điều trị RCRL rất 
khó khăn, thường phải cắt tử cung, gây nhiều biến 
chứng nặng nề, nhất là ở các phụ nữ trẻ còn có nhu 
cầu sinh đẻ. Ngày nay, do tỷ lệ mổ lấy thai tăng lên, 
đồng nghĩa với bệnh nhân bị rau tiền đạo có vết mổ 

đẻ cũ ngày càng tăng lên, nhiều tác giả đã nghiên 
cứu sự liên quan giữa bệnh nhân bị RTĐ có SMĐC 
với RCRL. Với sự tiến bộ vượt bậc của chẩn đoán 
hình ảnh, đặc biệt là siêu âm thì việc chẩn đoán 
RCRL ở thai phụ bị RTĐ có SMĐC không phải khó. 
Tuy nhiên, kỹ thuật mổ lấy thai ở RTĐ có SMĐC 
thường khó khăn hơn do dính, RCRL và nguy có tai 
biến cho thai phụ cao. Vì vậy một câu hỏi được đặt ra 
là đứng trước một bệnh nhân bị rau tiền đạo có sẹo 
mổ đẻ cũ các nhà sản khoa nên có chiến lược điều trị 
như thế nào để nhằm tránh những tai biến cho mẹ và 
con? Để nhằm giúp cho nhà sản khoa hiểu sâu thêm 
về RTĐ ở thai phụ có SMĐC, vì vậy chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu với mục tiêu: Nhận xét thái độ xử trí 
rau tiền đạo ở thai phụ có sẹo mổ đẻ cũ tại bệnh viện 
Phụ sản Trung uơng trong 2 năm 2008 – 2009. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Tiêu chuẩn lựa chọn: 
Các sản phụ có hồ sơ với tuổi thai từ 28 tuần trở 

lên, có sẹo mổ đẻ cũ, được chẩn đoán là RTĐ qua 
lâm sàng và siêu âm, đã được đẻ tại BVPSTƯ trong 
thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đến ngày 31 
tháng 12 năm 2009 

Có hồ sơ với đầy đủ các thông tin cần nghiên cứu 
Tiêu chuẩn loại trừ 
- Các sản phụ bị RTĐ có sẹo mổ đẻ cũ nhưng hồ 

sơ bệnh án của họ không đầy đủ các thông tin cần 
cho nghiên cứu 

+ Không ghi rõ thể lâm sàng RTĐ, không có siêu 
âm chẩn đoán.  

 + Các sản phụ được chẩn đoán trước sinh là RTĐ 
trên vết mổ đẻ cũ nhưng sau sinh không phải RTĐ 
như: Rau bong non, rau bám màng, đẻ non không 
phải do RTĐ 

- Các sản phụ có tuổi thai dưới 28 tuần  
- Các bệnh kèm theo như: đái tháo đường, bệnh 

tim, hen phế quản, bệnh thận… 
Tiêu chuẩn chẩn đoán 
Được thể hiện rõ trong hồ sơ bệnh án RTĐ 
Lâm sàng: 
Cận lâm sàng 
Những bệnh nhân được chẩn đoán hồi cứu sau 

sinh là RTĐ có sẹo mổ đẻ cũ. 
Thiết kế nghiên cứu 
Đề tài được thực hiện theo thiết kế nghiên cứu hồi 

cứu mô tả 
Cỡ mẫu nghiên cứu 
Cỡ mẫu nghiên cứu trong hai năm được chọn là 

mẫu ngẫu nhiên không xác suất. Trong khoảng thời 
gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đến ngày 31 tháng 
12 năm 2009 có bao nhiêu trường hợp được chẩn 
đoán là RTĐ có vết mổ đẻ cũ đẻ tại BVPSTƯ là đủ 
tiêu chuẩn lựa chọn. 

Kỹ thuật thu thập số liệu 
Hồi cứu dựa trên thu thập các số liệu sẵn có tại hồ 

sơ bệnh án được lưu trữ tại Phòng Kế Hoạch Tổng 
hợp BVPSTƯ trong 2 năm (1/2008-12/2009).  



Y học thực hành (760) - số 4/2011  
  
  
 

21 

Nghiên cứu được thiết kế dựa trên bệnh án và các 
mục tiêu, các biến số. 

Biến số nghiên cứu 
- Phương pháp đẻ 
+ Đẻ đường âm đạo 
+ Mổ lấy thai 
- Đường mổ lấy thai: Rạch dọc thân tử cung, rạch 

ngang đoạn dưới 
- Lượng máu truyền (đơn vị) 
- Phương pháp cầm máu 
+ Khâu mũi chữ X, chữ U, đắp gạc tẩm huyết 

thanh ẩm. 
+ Khâu mũi Blynch 
+ Thắt động mạch tử cung 
+ Thắt động mạch hạ vị (ĐMHV) 
+ Cắt tử cung bán phần thấp (CTBPT). 
Phân tích số liệu 
Chúng tôi dùng phần mềm SPSS 16.0 để nhập và 

phân tích số liệu. Các đặc điểm nghiên cứu được phân 
tích bằng test 2, test Fisher, gi̧  trị p < 0,05 được đánh gi  ̧
là có ý nghĩa thống kê. Các mối liên quan được xem xét 
bằng tỷ suất chênh (OR) và độ tin cậy 95% (95% CI).  

KẾT QUẢ  
110 hồ sơ bệnh án đủ tiêu chuẩn nghiên cứu, 1 

trường hợp đẻ thường và 109 đã được mổ đẻ. Sau khi 
phân tích và xử lý số liệu chúng tôi thu được kết quả 
như sau: 

Bảng 1. Chỉ định mổ lấy thai trong RTĐ 
Chỉ định mổ Số lượng Tỷ lệ(%) 

Chảy máu 30 27,5 
Thai suy 2 1,8 
ối vỡ non 3 2,8 

ối ít 3 2,8 

Mổ cấp cứu 
N = 39 
35,8% 

Đau vết mổ 1 0,9 
Thai đủ tháng 62 56,9 

TSSK + vết mổ cũ 3 2,8 
Rau cài răng lược 2 1,8 

Mổ chủ 
động 
N= 70 
64,2% Lý do khác 3 2,8 

Đẻ thường 1 0,9 
Nhận xét: Mổ cấp cứu trong RTĐ ở sản phụ có 

sẹo mổ đẻ cũ chiếm 35,8% (39/109). Trong đó chỉ 
định vì chảy máu nhiều chiếm 27,5%, còn lại là các 
nguyên nhân khác. Mổ chủ động chiếm 64,2%, trong 
đó thai đủ tháng chiếm 56,9%. Có một ca được đẻ 
đường dưới vì thai 28 tuần, rau bám thấp.  

Bảng 2. Liên quan giữa chỉ định mổ và truyền máu 

Mổ cấp cứu Mổ chủ 
động Tổng số Chỉ định 

mổ 
Đơn vị 
máu n % n % n % 

OR 95%CI 

0 26 31,7 56 68,3 82 75,2 -  

1 – 2 3 23,1 10 76,9 13 11,9 0,65 0,11  
2,81 

≥ 3 10 71,4 4 28,6 14 12,9 5,38 
1,37 
25,28 

Tổng số 39 35,8 70 64,2 109 100 - - 
Nhận xét: Bệnh nhân có chỉ định mổ cấp cứu 

phải truyền ≥ 3 đơn vị máu cao gấp 5,38 lần 
những bệnh nhân mổ chủ động (OR = 5,38; 95% 
CI = 1,3725,28). 

Bảng 3. Liên quan giữa vô cảm và truyền máu 
Gây mê Gây tê Tổng số Vô cảm 

Đơn 
 vị máu n % n % n % 

OR 95%CI 

0 32 62,7 50 86,2 82 75,2 -  
1 – 2 8 15,7 5 8,6 13 11,9 2,50 0,65 10,52 
≥ 3 11 21,6 3 5,2 14 12,9 5,73 1,35 33,81 

Tổng 51 46,8 58 53,2 109 100 - - 
Nhận xét: Bênh nhân được gây mê toàn thân có 

nguy cơ truyền 1 – 2 đơn vị máu gấp 2,5 lần bênh 
nhân gây tê nhưng không có ý nghĩa thống kê và 
nguy cơ truyền trên 2 đơn vị máu gấp 5,73 lần (OR= 
5,73; 95% CI =1,3533,81).  

Bảng 4. Các phương pháp cầm máu trong mổ 
RT§ 

Phương pháp cầm máu Số lượng Tỷ lệ (%) % 
Không can thiệp 33 30,3 

Chèn gạc tẩm huyết thanh ấm 3 2,8 
Khâu mũi Blynch 1 0,9 

Khâu mũi chữ X tại diện rau bám 8 7,3 

 

Đơn thuần 12 11,0 
Khâu mũi chữ X 28 25,7 

Thắt động 
mạch tử cung 

Mũi Blynch 2 1,8 
37,8 

Đơn thuần 20 18,4 Cắt tử cung 
bán phần thấp Thắt động mạch hạ vị 2 1,8 

20,2 

Tổng số 109 100  
Nhận xét: Có 41 trường hợp (37,2%) cầm máu 

bằng thắt động mạch tử cung hoặc đơn thuần hoặc 
kết hợp khâu mũi chữ X hoặc khâu mũi Blynch. Trong 
110 trường hợp thì có 22 trường hợp phải cắt TCBPT 
để cầm máu trong đó có 2 trường hợp thắt động mạch 
hạ vị. Hai trường hợp thắt ĐMHV, trong đó một trường 
hợp rau bám chặt phải cắt TCBPT kèm thắt ĐMHV, 
một trường hợp rau cài răng lược CTCBP. 

BÀN LUẬN 
Phương pháp đẻ và các chỉ định MLT trong 

RT§ cã SM§C 
Theo kết quả nghiên cứu chúng tôi thấy rằng, 

trong 110 thai phụ bị RTĐ có SMĐC, tỷ lệ mổ đẻ 
chiếm 99%, có một trường hợp thai 28 
tuần/RTĐBT/ngôi mông, ra máu, vào viện sau 7 
ngày, đẻ thường một bé sơ sinh nặng 1000gr chết 
sau 2 giờ, mẹ truyền 2 đơn vị máu. Tỷ lệ mổ cấp cứu 
chiếm 35,8% trong đó mổ vì nguyên nhân chảy máu 
nhiềm chiếm 27,5%. Mổ chủ động chiếm 64,2%, các 
trường hợp mổ chủ động là những trường hợp chỉ định 
mổ khi thai đủ tháng và chưa có dấu hiệu chuyển dạ 
hoặc có tiền sử sản khoa nặng nề, vết mổ đẻ cũ 2 
lần, nghi ngờ RCRL… 

Nguyễn Hồng Phương [5] (1997 – 2000) thì tỷ lệ 
mổ lấy thai là 93,4%, Theo Lê Thị Mai Phương thì tỷ 
lệ mổ mổ lấy thai trong RTĐ là 92,9%. 

Như vậy, tỷ lệ mổ lấy thai ngày càng tăng lên do 
tiến bộ của gây mê hồi sức và kỹ thuật phẫu thụât. Và 
với nhận thức hiện nay nhiều sản phụ mổ đẻ cũ chọn 
phương pháp mổ lấy thai dù cho họ có bị RTĐ ở bất 
kỳ hình thức nào. 

Tỷ lệ MLT chủ động của chúng tôi cao hơn của 
Nguyễn Hồng Phương 1,6 lần, cao hơn của Lê Thị 
Mai Phương [1] (37,7%) 1,7 lần và cao hơn nhiều so 
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với những năm 80 là 54,9 lần (1,4%). Có sự khác biệt 
này là do chỉ định mổ lấy thai ngày càng rộng rãi, hồi 
sức sơ sinh tốt và sự quản lý thai nghén ngày càng tốt 
hơn, chất lượng siêu âm ngày một phát triển và đặc 
biệt là đối tượng nghiên cứu của chúng tôi khác với 
các tác giả khác là vì chúng tôi nghiên cứu trên thai 
phụ bị RTĐ có SMĐC, những đối tượng có nhiều biến 
chứng cho mẹ và con sau này. 

Tỷ lệ MLT cấp cứu vì chảy máu nhiều của Lê Thị 
Mai Phương là 62,5%, theo Nguyễn Hồng Phương là 
51,5% cao hơn rất nhiều so với kết quả của chúng tôi, 
có thể nhờ việc quản lý thai nghén đầy đủ và tuyên 
truyền tư vấn tốt giúp người bệnh nâng cao nhận 
thức, hợp tác tốt với cán bộ y tế. 

Khi so sánh sự liên quan giữa mổ cấp cứu và lượng 
máu truyền cho bệnh nhân chúng tôi thấy rằng những 
bệnh nhân có chỉ định cấp cứu phải truyền máu trên 2 
đơn vị cao gấp 5,38 lần những bệnh nhân được mổ 
chủ động (OR= 5,38; 95%CI =1,37±25,28) và có ý 
nghĩa thống kê. Theo Kelly H. Roy phẫu thuật cắt tử 
cung có chuẩn bị số lượng máu ít hơn 1,3 lần và phải 
truyền máu ít hơn so với cắt tử cung trong mổ cấp cứu.  

Như vậy, trong mổ lấy thai với bệnh nhân bị RTĐ 
có SMĐC thì chúng ta nên mổ chủ động, không 
những giảm sự mất máu mà còn giảm tỷ lệ biến 
chứng cho mẹ và con. Để làm được điều đó thì chúng 
ta phải quản lý thai nghén tốt và giải thích cho các bà 
mẹ các nguy cơ có thể gặp và đối với trường hợp thai 
đủ tháng nên mổ chủ động trước khi có dấu hiệu chảy 
máu xảy ra. 

Chúng tôi thấy rằng việc quản lý thai phụ bị RTĐ 
có SMĐC là rất quan trọng, với tỷ lệ mổ đẻ cao như 
vậy thì cũng cần phải bàn bạc trước với bác sỹ gây 
mê, sơ sinh nhằm giảm tối đa những biến chứng cho 
mẹ và con.  

Một câu hỏi đặt ra là chúng ta nên gây mê hay 
gây tê trong khi làm phẫu thuật ?  

Trong 110 thai phụ có 109 thai phụ mổ đẻ, gây tê 
tuỷ sống chiếm 53,2%, gây mê toàn thân chiếm 
46,8%. Khi so sánh sự liên quan giữa gây tê tuỷ 
sống–gây mê toàn thân và đơn vị máu phải truyền. 
Chúng tôi thấy rằng, những bệnh nhân được gây mê 
toàn thân phải truyền máu từ 3 đơn vị trở lên gấp 5,73 
lần những bệnh nhân được gây tê tuỷ sống (OR 
=5,73; 95%CI = 1,3533,81). Theo chúng tôi, sợ dĩ 
gây mê toàn thân phải truyền máu nhiều hơn một mặt 
là do chỉ định gây mê toàn thân thường là những 
trường hợp mổ cấp cứu, những trường hợp này đã có 
chảy máu nhiều vì vậy nguy cơ truyền máu tăng lên. 

Theo Fedriksen M.C và cộng sự thì gây mê toàn 
thân làm tăng lượng máu mất, huyết sắc tố thấp, nhu 
cầu truyền máu và dịch tăng lên. 

Theo một số tác giả, thì gây mê toàn thân nên chỉ 
định với những ca mổ cấp cứu, đặc biệt là trong 
những ca huyết động không ổn định hoặc trong tình 
trạng thai nhi không yên tâm (tim thai có sự biến 
động). Tuy nhiên, gây tê khu vực là một sự lựa chọn 
chấp nhận được ở những phụ nữ có huyết động ổn 
định và nhịp tim thai ổn định.  

Tuy gây mê có những trường hợp khó khăn trong 
việc đặt nội khí quản, nguy cơ bệnh nhân hít phải dịch 
dạ dày …mặc dù vậy gây mê sẽ tốt hơn khi thời gian 
phẫu thuật phải kéo dài, phẫu trường sẽ rộng hơn 
giúp người phẫu thuật viên thao tác dễ dàng hơn và 
đối với trẻ sơ sinh thì không không tìm thấy sự khác 
nhau giữa suy thai và chỉ số apgar giữa gây mê và 
gây tê tuỷ sống và chúng tôi nghĩ rằng sự chuyển tiếp 
giữa gây tê sang gây mê là một kỹ thuật có thể thực 
hiện được. Vì vậy sự phối hợp giữa bác sỹ gây mê và 
nhà phẫu thuật viên cần đưa ra phương pháp nhằm 
giúp cho tai biến ít cho cả mẹ và con.  

Các phương pháp cầm máu trong mổ lấy thai 
Trong mổ lấy thai với RTĐ nói chung và RTĐ ở 

thai phụ có SMĐC nói riêng thì ngoài việc lấy thai thì 
vấn đề nan giải nhất là cầm máu diện rau bám. Theo 
kết quả nghiên cứu chúng tôi thấy rằng trong 109 thai 
phụ thì không can thiệp gì chiếm 30,3%, thắt động 
mạch tử cung đơn thuần hoặc kèm khâu mũi chữ X 
hoặc khâu mũi Blynch chiếm 38,5%. 

Theo Nguyễn Đức Hinh [2] thì 37,4% trường hợp 
không phải can thiệp gì, theo Nguyễn Hồng Phương 
thì có 40,4% trường hợp không phải can thiệp gì, cao 
hơn so với chúng tôi vì đối tượng của chúng tôi là các 
thai phụ bị RTĐ có SMĐC, phải xử trí rất phức tạp.  

Cũng theo Nguyễn Đức Hinh thì tỷ lệ thắt ĐMTC 
là 15,71% (1989 –1990), 15,92% (1993 – 1994), 
theo Phạm Thị Phương Lan [3] thì thắt ĐMTC ở 
nhóm RTĐ trên bệnh nhân có sẹo mổ đẻ tử cung là 
18,9%. MLT làm cắt rời các sợi cơ và tổ chức liên 
kết, làm thay đổi giải phẫu và mô học đoạn dưới 
TC. Đoạn dưới tử cung không có lớp cơ đan nên 
khó cầm máu, là một trong những cơ chế gây chảy 
máu trong RTĐ. Tổn thương đoạn dưới do sẹo MLT 
làm khả năng co tử cung giảm đi càng làm nguy cơ 
chảy máu tăng lên. Thắt ĐMTC được sử dụng khá 
rộng, trong thực tế ngay cả trong trường hợp chảy 
máu không nhiều lắm.  

Theo kết quả của chúng tôi thắt ĐMTC phối hợp 
với khâu mũi chữ X chiếm 25,7%, theo Nguyễn Hồng 
Phương [5] có 29,6% số bệnh nhân được khâu cầm 
máu, 20,7% được thắt ĐMTC và 9,3% được cắt 
TCBPT. Qua 109 bệnh nhân bị RTĐ có SMĐC chúng 
tôi nhận xét rằng, một trong số những biện pháp cầm 
máu hay được áp dụng ở BVPSTƯ là đắp gạc tẩm 
huyết thanh nóng, khâu cầm máu ở diện rau bám 
bằng mũi chữ X, thắt 2 động mạch tử cung đơn thuần 
hoặc phối hợp khâu mũi chữ X, cắt TCBPT khi không 
bảo tồn được tử cung. 

Trong 109 bệnh nhân, chúng tôi thấy rằng có 22 
bệnh nhân phải cắt TCBPT chiếm tỷ lệ 20,9%, có 2 
ca vừa cắt TCBPT kèm theo thắt ĐMHV chiếm 1,8%. 
Theo kết quả nghiên cứu (bảng 3.18) của chúng tôi 
thấy rằng tỷ lệ phải truyền máu của phương pháp cắt 
TCBPT là 75% và 100% phương pháp cầm máu phối 
hợp cắt TCBPT và thắt ĐMHV phải truyền máu trên 2 
đơn vị. Như vậy, cùng với các phương pháp cầm máu 
thì vấn đề truyền máu cũng không kém phần quan 
trọng. Khi tiên lượng được bệnh nhân thì việc dự trù 
máu là rất cần thiết. Truyền máu sẽ cứu sống bệnh 
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nhân, giúp cho bệnh nhân có huyết động ổn định và 
bù lại lượng máu đã mất và dĩ nhiên là bệnh nhân sẽ 
phục hồi sức khoẻ nhanh chóng sau phẫu thuật, giảm 
các biến chứng sau này. 

Chúng tôi thấy rằng những bệnh nhân bị RTĐ có 
SMĐC có 2 vết mổ đẻ cũ trở lên có nguy cơ cắt tử 
cung tăng 7,35 lần những bệnh nhân có một vết sẹo 
mổ đẻ cũ (OR = 7,35; 95%CI = 2,3522,96; p < 0,01). 

Theo Phạm Thị Phương Lan thì nguy cơ cắt tử 
cung ở RTĐ được mổ lấy thai từ 2 lần trở lên nguy cơ 
cắt tử cung tăng 7,79 lần so với nhóm chỉ MLT 1 lần 
(OR = 7,79; 95% CI = 1,9931,54; p < 0,01). 

Trong 109 thai phụ bị RTĐ có SMĐC có 2 ca vừa 
cắt TCBPT kèm theo thắt ĐMHV chiếm 1,8%. So 
sánh với tác giả Phạm Thi Phương Lan (2002–2006) 
tỷ lệ thắt ĐMHV chiếm 1,7%, tỷ lệ thắt ĐMHV trên 
bệnh nhân bị RTĐ có SMĐC là 4,9%. Tỷ lệ thắt 
ĐMHV của nhóm có sẹo mổ tử cung cao hơn nhóm 
không có sẹo mổ tử cung 5,33 lần (OR= 5,33; 95% CI 
= 1,73±16,57; p < 0,01). 

KẾT LUẬN  
Tỷ lệ mổ đẻ bệnh nhân bị RTĐ có SMĐC là 99% 

trong đó mổ chủ động chiếm 64,2% và mổ cấp cứu 
chiếm 35,8%. Truyền máu trung bình 4,3 ± 2,5 đơn vị. 
Tỷ lệ phải truyền máu là 25,4%, trong đó số trường 
hợp RTĐTT phải truyền trên 2 đơn vị máu chiếm tỷ lệ 
85,8%. Tỷ lệ phải truyền máu của phương pháp cầm 
máu cắt TCBPT là 75%. 
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NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ DIỆT HELICOBACTER PYLORI LẦN HAI  
CỦA PHÁC ĐỒ EAC VÀ EBTM  

 
Nguyễn Thuý Vinh 

TÓM TẮT  
Đây là một nghiên cứu mở, thể hiện đúng kết quả 

điều trị trên thực tế lâm sàng. Tất cả 76 bệnh nhân 
được chia làm hai nhóm điều trị theo lựa chọn: bệnh 
nhân lần đầu sử dụng PPI-AM được phân vào nhóm 
EAC (mục đích tránh dùng lại metronidazole) và bệnh 
nhân lần đầu sử dụng PPI-AC và PPI-MC được phân 
vào nhóm EBTM (mục đích tránh dùng lại 
clarithromycin). Nghiên cứu đã cho thấy kết quả điều 
trị diệt Hp lần thứ hai sau điều trị thất bại lần đầu như 
sau: 1,Tỷ lệ tiệt trừ H. pylori thành công của phác đồ 
EAC 80,7% và EBTM là 86,7%. 2, Cả hai phác đồ 
EAC và EBTM đều giúp cải thiện triệu chứng lâm 
sàng và nội soi tốt như nhau sau 45 ngày điều trị. Tuy 
nhiên phác đồ EBTM có tỷ lệ tác dụng phụ cao hơn 
phác đồ EAC (46,7%  so với 16,1%). Tóm lại, tuỳ 
theo từng bệnh nhân, có thể sử dụng có hiệu quả 
phác đồ EAC 10 ngày hoặc phác đồ EBTM 14 ngày 
để tiệt trừ Hp lần hai sau thất bại lần đầu. 

Từ khóa: Điều trị; Phác đồ điều trị 3 thuốc PPI- 
AC, PPI-AM, PPI-MC, Helicobacter pylori; Phác đồ 
EAC; Phác đồ 4 thuốc EBTM;.Điều trị lần hai. 

summary 
This is an open-labled study to assess H.pylori 

eradication rate of EAC and EBTM regiments in 

clinical practice. Total of 76 patients after first line 
treatment failure were selected to the study. Patients 
after PPI-AM and PPI- AC; PPI-MC were divited to 
EAC and EBTM treatment group respectively in order 
to avoid the previously used antibiotics such as 
metronidazole or clarithromycin. The results of 
second line H.pylori eradication therapies 
were:1,Succesfull H. pylori eradication rate of EAC 
and EBTM regiments  were 80,7% and 86,7% 
respectively. 2, Both of regiments EAC and EBTM 
equally improved clinical symptoms and endoscopic 
mucosal damages after 45 day treatment. However, 
EBTM regiment had higher advert event rate than 
EAC with 46,7% and 16,1% respectively. In sums: 
EAC - 10 day and EBTM - 14 day regiments were 
good therapies for second line H.pylori eradication. 

Keywords: Treatment; Triple therapy PPI- AC, 
PPI-AM, PPI-MC, Helicobacter pylori; EAC regiment; 
Quadruple therapy EBTM; Second line therapy. 

ĐẶT VẤN ĐỀ  
Vai trò của Helicobacter pylori (Hp) trong các 

bệnh lý dạ dày, tá tràng như viêm, loét, ung thư đã 
được khẳng định qua nhiều hội nghị đồng thuận trên 
thế giới. Cho tới nay, có sự đồng thuận cao cho rằng 
những bệnh nhân có nhiễm Hp sau khi được chẩn 


